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sách đăng ký cư trú hiện nay đến việc giảm nghèo đô thị 2005”,
bài viết phân tích một số khía cạnh giới trong quá trình hội nhập
vào thị trưêng lao động đô thị của ngưêi nhập cư như quá trình
tìm kiếm việc làm khi di cư đến đô thị, sự phân bố việc làm trong
các khu vực, mức độ ổn định của công việc cũng như các yếu tố
tác động đến khả năng hội nhập việc làm của ngưêi nhập cư đô
thị. Kết quả phân tích cho thấy phần nào sự khác biệt giới trong
quá trình hội nhập vào thị trưêng lao động đô thị. 

Từ khóa: Giới; Giới và lao động việc làm; Khía cạnh giới trong
thị trưêng lao động đô thị.

1. Đặt vấn đề

Vấn đề hội nhập vào thị trưêng lao động của ngưêi nhập cư tại các đô
thị là một vấn đề đã ®ưîc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Các công trình
nghiên cứu về di dân đã phân tích thuận lợi, khó khăn trong quá trình hội
nhập của ngưêi nhập cư; tìm hiểu tính chất, xu hưíng của các luồng di
dân, phân tích những nguyên nhân thúc đẩy di cư, sức thu hút của thị
trưêng lao động đô thị; khả năng hội nhập của dân nhập cư vào đô thị. Kế
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thừa kết quả của các công trình nghiên cứu trưíc, bài viết này tập trung
phân tích sự hội nhập vào thị trưêng lao động đô thị của ngưêi nhập cư
qua cách tiếp cận giới.

Ngưêi nhập cư đến thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) với đa dạng về
thành phần, họ đã có những nỗ lực riêng để thích nghi ®ưîc với môi
trưêng thành phố. Vấn đề đầu tiên và quan trọng hơn cả là về việc làm.
Tùy theo đặc điểm cá nhân, mỗi ngưêi nhập cư sẽ có khả năng tiếp cận
khác nhau với những cơ hội về việc làm. Nhìn chung ngưêi nhập cư đến
thành phố rất năng động, họ không tốn nhiều thời gian để tìm một công
việc tư¬ng đối ổn định so với hoàn cảnh của họ ở quê gốc. Ngưêi nhập cư
tiếp cận nguồn việc làm nhanh hơn ngưêi dân tại chỗ, bởi vì việc làm là
một nhu cầu đầu tiên và rất cơ bản để họ tồn tại ở thành phố và họ chấp
nhận làm những công việc mà có thể ngưêi dân thành phố không làm.
Điều này cho thấy triển vọng về khả năng hội nhập về việc làm của ngưêi
nhập cư ở môi trưêng đô thị. 

Bài viết này nêu ra một số yếu tố liên quan đến quá trình hội nhập vào
thị trưêng lao động ở khu vực đô thị của ngưêi nhập cư, trong đó nhấn
mạnh đến khía cạnh giới. Qua đó gợi ra một số vấn đề cần quan tâm nhằm
tạo thuận lợi cho ngưêi nhập cư, đặc biệt là phụ nữ trong quá trình hội
nhập vào thị trưêng lao động đô thị.

Số liệu trong bài viết dựa vào đề tài nghiên cứu: “Tác động của chính
sách đăng ký cư trú hiện nay đến việc giảm nghèo đô thị” do Trung tâm Xã
hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ phối hợp với VeT
(Villes en Transition in Viet Nam) tiến hành tháng 4 năm 2005 tại thành phố
Hồ Chí Minh. Dung lưîng mẫu nghiên cứu là 300 hé gia đình tạm trú thuộc
diện KT3 và KT4, 20 phỏng vấn sâu đại diện ủy ban Nhân dân phưêng,
công an phưêng, tổ trưëng và các hộ gia đình và 9 thảo luận nhóm đại diện
hé gia đình ®ưîc lựa chọn theo các tiêu chí như: nghề nghiệp, giới tính, thời
gian đến và nơi xuất cư tại 3 phưêng Bình Hưng Hòa - quận Bình Tân,
phưêng 12 - quận Gò Vấp và phưêng 11 - quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Quá trình tìm kiếm việc làm của ngưêi nhập cư vào thị trưêng
lao động đô thị

Khoảng thời gian ngưêi nhập cư tìm ®ưîc việc làm sau khi đến thành
phố có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá khả năng thu hút lao động của
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thị trưêng lao động ở đô thị. Cuộc khảo sát này cho thấy gần 2/3 số ngưêi
nhập cư có nhu cầu việc làm đã tìm ®ưîc việc trong vòng một tháng sau
khi họ đến thành phố, trong đó có 13,5% số ngưêi đi làm ngay mà không
mất thời gian tìm việc. Phân tích theo giới tính cho thấy 16,2% nam giới
không mất thời gian tìm việc khi đến thành phố, trong khi đó đối với phụ
nữ chỉ có 10,3%. Số ngưêi mất từ hơn 1 tháng để tìm việc làm trở lên
chiếm 1/3 trong mẫu khảo sát. Việc phân tích thời gian tìm việc theo thời
điểm nhập cư cho thấy những ngưêi nhập cư trong những năm gần đây có
thể tìm ®ưîc việc làm tại thành phố nhanh hơn trưíc, chứng tỏ nhu cầu
của thị trưêng lao động ở thành phố đang tăng mạnh, đặc biệt khu vực
kinh tế phi chính thức, nơi thu hút các lao động ngoại tỉnh, nhất là lao động
từ nông thôn vào đô thị. Đây cũng là cơ hội cho ngưêi nhập cư và chính
vì vậy không có sự khác biệt nhiều về thời gian tìm việc nhìn ở góc cạnh
giới. 

Yếu tố học vấn có ảnh hưëng đến thời gian tìm việc của ngưêi nhập cư.
Những ngưêi có trình độ học vấn cao hơn phải mất nhiều thời gian hơn để
có việc làm đầu tiên tại thành phố. Nguyên nhân của hiện tưîng này có
thể là do: (1) những ngưêi có trình độ học vấn cao hơn thưêng kén chọn
hơn về việc làm và (2) nhu cầu của thị trưêng lao động giản đơn cao hơn. 

Khi tìm việc làm đầu tiên ở thành phố, lao động nhập cư thưêng dựa
vào sự giúp đỡ của ngưêi thân, họ hàng thông qua bạn bè, ngưêi quen. Kết
quả khảo sát cho thấy có 2/3 số ngưêi ®ưîc phỏng vấn cho biết họ tìm
®ưîc việc làm là nhờ ngưêi thân, bạn bè, ngưêi cùng quê giúp đỡ giới
thiệu. Số còn lại chủ động tìm kiếm hoặc qua trung tâm giới thiệu việc làm
và thông tin báo, đài. Trong đó, nữ giới nhận ®ưîc sự giúp đỡ ít hơn nam
giới (63,2% so với 71,9%). 

Trong quá trình di cư, ngưêi di cư tự thiết lập nên các mối quan hệ xã
hội và chịu sự tác động của các mối quan hệ ấy. Những mối quan hệ xã
hội này tạo thành một mạng lưíi có ảnh hưëng quan trọng đến toàn bộ quá
trình di cư (Văn Ngọc Lan và cộng sự, 2001). Mạng lưíi đó giúp cho
ngưêi di cư có ®ưîc những thông tin về nơi đến cũng như các điều kiện
cần thiết nhất về việc làm, qua ngưêi quen trưíc khi quyết định di cư
(VIE/95/004, 2001). 

2.2. Cơ cấu nghề nghiệp của ngưêi nhập cư

Kết quả khảo sát cho thấy nhóm việc làm chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ
cấu nghề nghiệp đối với cả nam và nữ là buôn bán, dịch vụ, công nhân và
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lao động tự do. Xuất phát từ thực
tế trình độ học vấn của những lao
động này chủ yếu là cấp 2, cấp 3
và “tính chất di chuyển theo
phong trào, ngưêi sau nối gót
ngưêi trưíc” (Nguyễn Trọng
Liêm, 2004), cho nên cả 3 nhóm
nghề mà ngưêi lao động lựa chọn
đều không đòi hỏi chuyên môn
cao, không cần nhiều vốn, chỉ
cần có sức khỏe và kinh nghiệm
là có thể làm việc và có thu nhập.
Theo đánh giá của ngưêi trả lời,
có một điểm chung cho cả hai
giới, đó là đều làm những công
việc theo những ngưêi đi trưíc,
chẳng hạn như bán hàng rong, bán báo, bán vé số dạo, mua bán ve chai,
phụ hồ và công nhân. Nghĩa là nghề nghiệp mà họ lựa chọn phù hợp với
phư¬ng thức di chuyển theo phong trào từ lúc ở quê nhà (hộp 1). Điều này
chứng tỏ ngưêi lao động không mấy khó khăn khi hội nhập vào thị trưêng
lao động của thành phố. 

Tuy nhiên, xét về tổng thể thì tỷ lệ lao động nam và nữ giới trong các
nhóm công việc là khác nhau. Cụ thể ở nhóm buôn bán-dịch vụ lao động
nữ chiếm 23,5%, trong khi nam chỉ có 17,4%. Có thể nói đây là một trong
những nhóm nghề ®ưîc nhiều ngưêi di cư lựa chọn, nhất là đối với lao
động nữ bởi nó không cần nhiều vốn, không cần kiến thức, chỉ cần sự cần
cù, chịu khó. Những yêu cầu này rất phù hợp hoàn cảnh, điều kiện của lao
động nữ di cư. ở nhóm công nhân, lao động nữ chiếm 19,1% trong khi lao
động nam chỉ có 13,1%. Đây cũng là nghề mà lao động nữ trẻ lựa chọn
nhiều nhất bởi nhu cầu của ngành công nghiệp nhẹ đang phát triển ở thành
phố. Song với những việc làm đòi hỏi tay nghề thì nam giới lại chiếm một
tỷ lệ rất cao (30,8%), so với nữ giới chỉ chiếm 15,9 %. Đối với công việc
đòi hỏi trình độ quản lý và có sự đào tạo chính quy như: chủ thầu, chủ cơ
sở, giám đốc và cán bộ… lao động nam chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới. Theo
lý thuyết kinh tế tân cổ điển về việc làm và tách biệt giới trên thị trưêng
lao động, các yếu tố văn hóa, xã hội có ảnh hưëng đến sự tham gia và khác
biệt giữa phụ nữ, nam giới trên thị trưêng lao động (Zimer-man, 1987;

Hộp 1. Thảo luận nhóm ngưêi nhập cư
phưêng 12, quận Gò Vấp

Có ngưêi đi trưíc rồi, họ ở đó làm ăn thời
gian, họ về nhà thăm nhà thì mình đến hỏi
thăm, ở trong đó buôn bán làm ăn gì ®ưîc
không, họ nói chịu khổ thì ®ưîc, họ nói theo
họ không, nếu theo thì chừng nào họ đi thì đi
theo. Tôi quyết định đi theo họ buôn bán hàng
rong, vì trong nhà có nhiều ngưêi trong độ
tuổi lao động, không có việc gì làm ngoài quê,
nên vào đây kiếm tiền dễ hơn. Tìm một việc
làm đơn giản ở thành phố này không khó,
quan trọng là có chịu làm không mà thôi.
(TLN KT3 và KT4, Nam, 28 tuổi, buôn bán
quanh các quán nhậu, khu phố 7, phưêng 12,
quận Gò Vấp).
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Chafetz J, 1994.v.v, dẫn theo Ngô Tuấn Dung, 2005). Xét ở góc độ này,
hầu hết các đặc điểm cá nhân, sự khác biệt trên thị trưêng lao động việc
làm là kết quả của quá trình xã hội hoá giới và đặc điểm quá trình giáo
dục mà cá nhân trải qua với các trình độ và kỹ năng khác nhau ở gia đình,
nhà trưêng và cộng đồng. Các thái độ và hành vi của cá nhân đóng vai trò
quan trọng và có ảnh hưëng rất mạnh, bộc lộ rõ rệt trong quá trình chọn
lọc giáo dục và hưíng nghiệp của cá nhân. Quá trình này định hưíng nam
nữ vào những nghề khác nhau còng như chọn lựa vào các vị trí khác nhau
trong cùng một nghề. Quá trình xã hội hóa theo các vai trò, khuôn mẫu
giới truyền thống và ảnh hưëng của kì vọng xã hội thưêng hưíng trẻ em
gái và trai vào các ngành nghề cụ thể, ảnh hưëng đến sự lựa chọn và tham
gia làm việc khi họ trưëng thành. Do quá trình định hình và bị dán nhãn
“việc làm là của nữ và nam”, nên nam và nữ thưêng ®ưîc khuyến khích
tham gia vào các lĩnh vực ®ưîc xem là “phù hợp” với đặc điểm giới tính
của mình, sự gắn bó hoặc quá nhấn mạnh của dư luận xã hội đối với các
công việc cũng khiến nhiều phụ nữ, nam giới tìm kiếm các công việc “phù
hợp” mang tính truyền thống tư¬ng ứng với mỗi giới tính. Kết quả phân
tích về cơ cấu nghề nghiệp từ cuộc khảo sát này là phù hợp với lý thuyết
đã nêu, thể hiện ở việc phân công lao động tách biệt theo giới ở cấp độ
chiều ngang, ví dụ ở ngành dệt may, dịch vụ giải trí, buôn bán, v.v..tập
trung nhiều lao động nữ; trong khi ở các nhóm ngành như xây dựng, giao
thông... chủ yếu thu hút lao động nam. 

Số liệu cũng cho thấy lao động nhập cư thưêng xác định công việc sẽ
làm trưíc khi đến thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có một số ít ngưêi tìm ®ưîc

Bảng 1. Nhóm việc làm đầu tiên và hiện nay của ngưêi trả lời theo giới tính (%)
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việc do ®ưîc ngưêi khác chỉ dẫn hoặc chuyển lại khi họ không tiếp tục
làm nữa. Chính bản thân ngưêi nhập cư cũng khẳng định rằng họ không
mấy khó khăn khi hội nhập vào thị trưêng lao động của thành phố. Chẳng
hạn khi ®ưîc hái: “Anh/chÞ có gặp trở ngại khi tìm việc tại thành phố?”
có 63,5% nêu không có trở ngại gì. Có sự khác biệt giữa lao động nam và
nữ trong quá trình lựa chọn công việc. Tuy nhiên, so sánh việc làm đầu
tiên với việc làm hiện nay cho thấy việc làm của lao động nữ có thay đổi
sau một thời gian sinh sống tại thành phố (Bảng 1). 

Sự khác biệt này có thể do khi mới đến thành phố, nam giới là ngưêi
có tay nghề làm thợ khá nhiều (34,8%). Ngoài ra, số lưîng làm lao động
phổ thông ở công việc đầu tiên cũng khá cao (15,9 %) vì đó là những nghề
dễ kiếm ở đô thị. Nhưng sau một thời gian, nam giới có thể tìm ®ưîc cho
mình những công việc phù hợp hơn. 

2.3. Khu vực làm việc và mức độ ổn định về việc làm của ngưêi
nhập cư

Kinh tế hộ gia đình vẫn là khu vực đang tạo việc làm nhiều nhất cho
ngưêi lao động nhập cư, tiếp đó là các công ty trách nhiệm hữu h¹n/doanh
nghiệp tư nhân. Tỷ lệ nam giới làm ở khu vực nhà nưíc cao gấp 3 lần so
với nữ giới. Trong khi đó, ở khu vực có vốn đầu tư nưíc ngoài, tỷ lệ nữ
giới lai cao gấp 2 lần so với nam (Trung tâm Xã hội học và Tố chức VeT,
2005). Kết quả này cũng trùng hợp với kết quả điều tra doanh nghiệp 2003
của Tổng cục Thống kê năm 2005 khi cho thấy nam giới có xu hưíng
®ưîc tuyển dụng vào các doanh nghiệp nhà nưíc và doanh nghiệp tư nhân,
còn  phần lớn nữ giới làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nưíc
ngoài. Lý do là bởi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nưíc ngoài thưêng là
những ngành như giày da, dệt may.. thu hút chủ yếu lao động nhập cư trẻ,
đặc biệt là nữ giới. Hiện nay có từ 70% đến 80% công nhân làm trong các
ngành này là nữ giới (Tổng cục Thống kê, 2005). Tuy nhiên, khu vực kinh
tế phi chính thức vốn thu hút đông đảo lực lưîng lao động nhập cư thưêng
không có sự khác biệt về giới tính. 

Khía cạnh ổn định của công việc thưêng ®ưîc xem xét thông qua việc
ký kết hợp đồng lao động. Do phần lớn lao động nữ tập trung ở các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nưíc ngoài hoặc doanh nghiệp nưíc ngoài trong khu
chế xuất, khu công nghiệp, nên tỷ lệ lao động nữ có ký kết hợp đồng nhiều
hơn so với nam. Tuy nhiên, về biên chế chính thức thì tỷ lệ lao động nam
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cao hơn hẳn so với nữ. 

Tóm lại, lao động nữ thưêng chọn những công việc phù hợp với đặc
điểm năng lực, nghề nghiệp hoặc những nơi tuyển dụng có ®ưîc học việc
hoặc ®ưîc đào tạo ngắn hạn. Trong khi đối với lao động nam thì các công
việc kiếm ®ưîc thưêng đa dạng hơn bởi họ có trình độ học vấn và trình độ
tay nghề cao hơn nữ. Kết quả cho thấy ngưêi lao động nhập cư có trình độ
học vấn cao và tay nghề cao thì có việc làm ổn định cao hơn. Những yếu
tố này sẽ làm tăng cơ hội nghề nghiệp cho họ tại các thị trưêng lao động
đô thị hơn.

2.4. Các yếu tố tác động đến khả năng hội nhập việc làm của ngưêi
nhập cư đô thị

Kết quả khảo sát cho thấy những ngưêi sinh sống ở đô thị trưíc khi di
cư có khả năng thăng tiến và hội nhập trên lĩnh vực việc làm cao hơn so
với những ngưêi sinh sống ở nông thôn. Xét trên khu vực kinh tế, nhóm
có nguồn gốc di cư từ đô thị tham gia vào khu vực nhà nưíc cao hơn so
với nhóm ra đi từ nông thôn. ở khu vực kinh tế hộ gia đình, tình hình có
xu hưíng ngưîc lại, nhóm ra đi từ nông thôn tham gia nhiều hơn so với
nhóm có nguồn gốc đô thị. ở cả hai khu vực kinh tế này đều thấy có sự
khác biệt về giới. Nam giới xuất cư từ đô thị không những tham gia vào
khu vực kinh tế nhà nưíc cao hơn nam giới ở nông thôn mà còn cao hơn
cả nữ giới nói chung. Nữ giới thừa nhận rằng việc tiếp cận việc làm ở khu
vực nhà nưíc đối với họ khó khăn hơn, và họ cảm thấy dễ dàng hơn khi
tìm việc làm ở khu vực có vốn đầu tư nưíc ngoài, vì ở đây ít đòi hỏi kỹ

Bảng 2. Tỷ lệ làm việc của lao động nam và nữ theo khu vực kinh tế và
theo nơi xuất cư (%)
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năng, họ có thể ®ưîc đào tạo nghề ngắn hạn (bảng 2).

Khu vực kinh tế nhà nưíc và các doanh nghiệp tư nhân thu hút đa số

lao động nhập cư có trình độ trung cấp trở lên. Khu vực kinh tế tư nhân

còng thu hút đông đảo lao động nhập cư chất lưîng cao và trung bình.

Trong khi đó đại đa số lao động nhập cư có trình độ học vấn thấp hơn làm

việc trong khu vực kinh tế hộ gia đình. Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ngưêi lao

động nhập cư ở độ tuổi trẻ làm việc trong khu vực nhà nưíc, tư nhân, và

đầu tư nưíc ngoài, cao hơn so với tỷ lệ tư¬ng ứng trong số ngưêi lao đông

lớn tuổi. Ngưîc lại, đại bộ phận ngưêi lao động lớn tuổi làm việc trong

khu vực kinh tế hộ gia đình (xem Bảng 3). Mặc dù, khu vực cá thể thu hút

đông đảo nhất lao động nhập cư, mét bộ phận đáng kể trong số này thuộc

về khu vực phi chính quy. Khả năng hội nhập của các nhóm có các đặc

điểm cá nhân bất lợi là khó khăn hơn nhiều so với các nhóm khác. Nghiên

Bảng 3. Việc làm chính hiện nay của lao động nhập cư theo các đặc điểm
về nơi xuất cư, giới tính, học vấn và độ tuổi (%)
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cứu này cho thấy nam giới có nhiều thuận lợi về học vấn, tay nghề, do vậy
khả năng hội nhập của họ vào thị trưêng lao động đô thị cũng tốt hơn. 

Yếu tố nơi xuất cư có ảnh hưëng đến tỷ lệ biên chế và hợp đồng dài
hạn hay nói cách khác là có tác động đến tính ổn định của công việc (Bảng
4). Ví dụ chỉ có 0,7% ngưêi xuất cư từ nông thôn hiện có biên chế chính
thức so với 3% ngưêi ở đô thị. Tuy nhiên xét theo giới tính, nếu tỷ lệ nữ
hiện có biên chế chính thức thấp hơn đáng kể so với nam (0,4% so với
2,1%), thì do tính chất yêu cầu của một số nhóm nghề đang ®ưîc phát
triển ở thành phố nên tỷ lệ ký hợp đồng dài hạn có cao hơn so với lao động
nam (25,8% so với 21%). Ngưêi có trình độ học vấn cao hơn có độ ổn định
trong công việc cao hơn so với những ngưêi có trình độ học vấn thấp hơn,
đặc biệt là đối với những ngưêi có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở

Bảng 4. Tình trạng ổn định của việc làm chính hiện nay của lao động nam
và nữ theo các đặc điểm cá nhân (%)
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lên. Tuổi cũng là yếu tố quyết định việc làm, tỷ lệ lao động nhập cư trẻ có
biên chế chính thức hoặc hợp đồng dài hạn cao hơn so với những ngưêi
lớn tuổi. 

Cuộc khảo sát này cũng cho thấy thu nhập bình quân của lao động nam
cao hơn so với lao động nữ và những ngưêi học vấn cao hơn thì có thu
nhập cao hơn. Chẳng hạn, những ngưêi có trình độ học vấn từ trung cấp
trở lên có mức thu nhập bình quân cao hơn 50% so với những ngưêi có
trình độ cấp 1 trở xuống. Tư¬ng tù như vậy, những ngưêi lao động nhập
cư làm việc không có tay nghề chỉ đạt ®ưîc thu nhập bình quân tháng của
những ngưêi lao động có tay nghề cao (có bằng cấp). Nhìn chung, giữa
học vấn và thu nhập có mối quan hệ mật thiết bởi thu nhập ®ưîc quyết
định bởi học vấn. Lao động nhập cư nam có học vấn cao hơn lao động nữ
khi xuất cư, do vậy, mức độ hội nhập vào thị trưêng lao động đô thị thuận
lợi hơn và cũng kiếm ®ưîc thu nhập nhiều hơn lao động nhập cư nữ. Như
vậy, nơi xuất cư và các đặc điểm cá nhân của nam giới và phụ nữ nhập cư
có ảnh hưëng quan trọng đối với khả năng hội nhập của họ. Điều này góp
phần xác nhận giả thuyết rằng nam giới thì hội nhập nhanh hơn nữ ở lĩnh
vực nghề nghiệp - việc làm do có học vấn cao hơn. 

3. Kết luận 

Ngưêi nhập cư đến thành phố với sự đa dạng về thành phần. Tùy vào
đặc điểm cá nhân, mỗi ngưêi nhập cư sẽ có khả năng tiếp cận khác nhau
với những cơ hội về việc làm. Nhìn chung, hiện nay ngưêi nhập cư không
tốn nhiều thời gian để tìm một công việc cho mình ở thị trưêng lao động
đô thị. Sự hội nhập của ngưêi nhập cư vào đời sống đô thị thể hiện rõ qua
sự tìm kiếm việc làm trong các khu vục kinh tế khác nhau. Kết quả cho
thấy phần lớn những ngưêi di cư thuộc độ tuổi trẻ (45 tuổi trở xuống) và
nữ giới di cư nhiều hơn nam. Những ngưêi nhập cư là nam có trình độ học
vấn cao hơn nữ giới và những ngưêi xuất cư từ thành thị có trình độ học
vấn cao hơn những ngưêi xuất cư từ nông thôn. Trong đó, phần lớn những
ngưêi nhập cư đến đô thị vì các lý do kinh tế. 

Trong quá trình hội nhập, ngưêi nhập cư có những nỗ lực riêng để thích
nghi vào thị trưêng lao động đô thị. Họ không tốn nhiều thời gian để tìm
một công việc cho mình ở thành phố. Giai đoạn đầu họ có thể làm những
công việc ngắn hạn, không ổn định để sau đó có ®ưîc những công việc ổn
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định và có thu nhập cao hơn. ở nghiên cứu này, thời gian tìm việc không
có sự khác biệt về giới, hầu hết những ngưêi di cư đã tìm ®ưîc việc nhanh
chóng, thậm chí còn đi làm ngay sau ngày đầu tiên đến thành phố. Kết quả
nghiên cứu cho thấy lý thuyết tân cổ điển về việc làm và tách biệt giới trên
thị trưêng lao động là phù hợp để phân tích những khác biệt giới trong qóa
trình hội nhập của những ngưêi lao động nhập cư. Sự khác biệt đó thể hiện
qua sự phân bố giới tính vào các nhóm nghề và khu vực kinh tế. Và có sự
khác biệt nam và nữ trong khu vực kinh tế chính thức và khu vực kinh tế
phi chính thức. 

Thị trưêng lao động ở thành phố Hồ Chí Minh là một thị trưêng mở,
đa dạng về nghề nghiệp, và khu vực kinh tế, ngưêi nhập cư dù là nam hay
nữ cũng có thể cố gắng hội nhập như nhau. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu
cung cấp một số bằng chứng ủng hộ giả thuyết là nữ có xu hưíng hội nhập
kém hơn nam về nghề nghiệp - việc làm, mặc dù sự khác biệt giới chưa
thực sự mạnh. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải quan tâm đến việc nâng
cao trình độ học vấn, hoặc hưíng nghiệp và đào tạo nghề nghiệp chuyên
môn cho ngưêi lao động nông thôn nói chung và phụ nữ nói riêng. Điều
đó sẽ giúp cho họ dễ dàng tìm việc làm ở nhiều nơi, nhanh chóng hòa nhập
với công việc mới. ở các khu vực kinh tế không chính thức, cần có biện
pháp khuyến khích ngưêi sử dụng lao động trong khu vực này bảo đảm
các chế độ của ngưêi lao động theo qui định của Luật Lao động. Và để
giúp đỡ những ngưêi nhập cư nhanh chóng ổn định cuộc sống, hội nhập
vào thị trưêng lao động đô thị, bên cạnh các “kênh thông tin không chính
thức”, chính quyền thành phố cần tăng cưêng sử dụng kênh thông tin
chính thức để cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm.n
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